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LLỜỜII  NNÓÓII  ĐĐẦẦUU  
 

         Giáo trình Kỹ thuật lái ô tô được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu để 

phục vụ cho việc học tập của học sinh nghề Công nghệ ô tô tại trường Trung cấp nghề 

Đức Hòa và được Ban Giám Hiệu thông qua. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có 

mối liên hệ logic chặt chẻ. Tuy nhiên, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung 

của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo 

trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn. 

        Nội dung của giáo trình được biên soạn gồm 7 bài: 

Bài 1: Luật giao thông đường bộ 

Bài 2: Công tác kiểm tra an toàn 

Bài 3: Thao tác tay lái và tay số 

Bài 4: Thao tác điều khiển chân ly hợp, chân ga, chân phanh và phanh tay 

Bài 5: Thực hành lái lái xe đi thẳng 

Bài 6: Thực hành lái lái xe rẽ và quay đầu 

Bài 7: Thực hành lái lái xe đi lùi 

        Mặt dù đã cố gắn và tham khảo nhiều ý kiến của các giáo viên nghề Công nghệ ô tô, 

nhưng chắc chắn việc biên soạn giáo trình không tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được ý 

kiến đóng góp của đồng nghiệp để giáo trình được hoàn chỉnh hơn. 
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BBÀÀII  11::  LLUUẬẬTT  GGIIAAOO  TTHHÔÔNNGG  ĐĐƯƯỜỜNNGG  BBỘỘ  

Mục đích: 

- Nêu được các nội dung và yêu cầu cơ bản trong luật giao thông đường bộ. 

- Nêu được các quy định về phương tiện giao thông đường bộ 

- Nhận biết được các biển báo hiệu đường bộ 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung: 

1. Quy định về phương tiện giao thông 

Điều 53. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới 

1. Xe ô tô đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây: 

a) Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực; 

b) Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực; 

c) Tay lái của xe ô tô ở bên trái của xe; trường hợp xe ô tô của người nước ngoài đăng 

ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam thực hiện theo 

quy định của Chính phủ; 

d) Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu; 

đ) Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe; 

e) Có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người 

điều khiển; 

g) Kính chắn gió, kính cửa là loại kính an toàn; 

h) Có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật; 

i) Có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, 

tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường; 

k) Các kết cấu phải đủ độ bền và bảo đảm tính năng vận hành ổn định. 

2. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy đúng kiểu loại được phép tham 

gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, h, i và k khoản 1 Điều này. 
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3. Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

4. Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới. 

5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường của xe cơ giới được phép tham gia giao thông, trừ xe cơ giới của quân đội, 

công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 

Điều 54.Cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe cơ giới 

1. Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật này được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp đăng ký và biển số. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe 

cơ giới; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số 

các loại xe cơ giới của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng. 

Điều 55.Bảo đảm quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

của xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ 

1. Việc sản xuất, lắp ráp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và nhập khẩu xe cơ giới tham 

gia giao thông đường bộ phải tuân theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường. Không được cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách. 

2. Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không 

đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

3. Xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường 

bộ phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là 

kiểm định). 

4. Người đứng đầu cơ sở đăng kiểm và người trực tiếp thực hiện việc kiểm định phải 

chịu trách nhiệm về việc xác nhận kết quả kiểm định. 

5. Chủ phương tiện, người lái xe ô tô chịu trách nhiệm duy trì tình trạng an toàn kỹ 

thuật của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định khi tham gia giao thông đường bộ giữa 

hai kỳ kiểm định. 

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, tiêu chuẩn và cấp giấy phép 

cho cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; quy định và tổ chức thực hiện kiểm định xe cơ giới. 
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Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chứckiểm định xe cơ 

giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 

Điều 56. Điều kiện tham gia giao thông của xe thô sơ 

1. Khi tham gia giao thông, xe thô sơ phải bảo đảm điều kiện an toàn giao thông đường 

bộ. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô 

sơ tại địa phương mình. 

Điều 57.Điều kiện tham gia giao thông của xe máy chuyên dùng 

1. Bảo đảm các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây: 

a) Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực; 

b) Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực; 

c) Có đèn chiếu sáng; 

d) Bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển; 

đ) Các bộ phận chuyên dùng phải lắp đặt đúng vị trí, chắc chắn, bảo đảm an toàn khi di 

chuyển; 

e) Bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường. 

2. Có đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

3. Hoạt động trong phạm vi quy định, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công 

trình đường bộ khi di chuyển. 

4. Việc sản xuất, lắp ráp, cải tạo, sửa chữa và nhập khẩu xe máy chuyên dùng phải tuân 

theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

5. Chủ phương tiện và người điều khiển xe máy chuyên dùng chịu trách nhiệm duy trì 

tình trạng an toàn kỹ thuật và kiểm định theo quy định đối với xe máy chuyên dùng khi 

tham gia giao thông đường bộ. 

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về chất lượng an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường, cấp, thu hồi đăng ký, biển số; quy định danh mục xe máy chuyên 

dùng phải kiểm định và tổ chức việc kiểm định; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng 
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Bộ Công an quy định và tổ chức việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số và kiểm định xe 

máy chuyên dùng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 

2. Quy định về người khi tham gia giao thông 

  2.1  Quy tắc chung khi tham gia giao thông: 

- Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn 

đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. 

- Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước 

trong xe ô tô phải thắt dây an toàn. 

   2.2  Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông. 

Điều 58 Luật Giao thông đường bộ quy định: 

1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định và có giấy 

phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp. 

Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có 

giáo viên bảo trợ tay lái. 

2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: 

a) Đăng ký xe; 

b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của 

Luật này; 

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 

giới quy định tại Điều 55 của Luật Giao thông đường bộ; 

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

2.3  Một số hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông. 

Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo 

hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác 

thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

2. Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; 

đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế thải, thải rác ra 

đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm hoặc sử dụng trái 

phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, 

di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ. 

3. Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. 

4. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ. 

5. Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn 

kỹ thuật của xe khi đi kiểm định. 
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6. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng. 

7. Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy. 

8. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 

miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

9. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. 

Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có chứng 

chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều 

khiển xe máy chuyên dùng. 

10. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều 

khiển xe tham gia giao thông đường bộ. 

11. Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu. 

12. Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi 

hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu 

tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này. 

13. Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng 

loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự 

công cộng. 

14. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện 

đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã. 

15. Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bắt ép hành khách sử 

dụng dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm trốn 

tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người quy định. 

16. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh 

theo quy định. 

17. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. 

18. Khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông. 

19. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai 

nạn. 

20. Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi giục, gây 

sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông. 

21. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để 

vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. 

22. Sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng. 
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23. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm 

cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

       2.4 Quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm một số lỗi cơ bản trong tham 

gia giao thông theo quy định hiện hành 

1.     Lỗi vượt quá tốc. 

Khoản 11 điều 8 Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi: “Điều khiển xe 

cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu”. Nếu người tham gia giao 

thông vi phạm quy định trên sẽ bị xử phạt. Cụ thể như sau: 

- Điều 1, Nghị định 71/2012/NĐ-CP  ngày 19 tháng 9 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CPngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy 

định xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi 

phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau: 

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm 

hành vi sau đây: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi 

phạm hành vi sau đây: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 

km/h; 

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi 

phạm hành vi sau đây: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; 

- Điều 2, nghị định 71/2012/NĐ-CP  ngày 19 tháng 9 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CPngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy 

định xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 

điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc 

giao thông đường bộ như sau: 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với vi phạm sau đây: Điều khiển 

xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với vi phạm sau đây: Điều khiển 

xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu 

cho phép; 

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe: Điều 

khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h; 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi 

phạm hành vi: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi 

phạm hành vi: Điều khiển xe thành nhóm từ 2 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. 

2.     Lỗi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. 
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Khoản 8, Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi: “Điều khiển xe ô tô, 

máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 

miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở” Mọi hành vi vi phạm quy 

định trên sẽ bị xử phạt. Cụ thể: 

- Điều 2, Nghị định 71/2012/NĐ-CP  ngày 19 tháng 9 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CPngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy 

định xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 

điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc 

giao thông đường bộ như sau: 

Điểm b, khoản 5 quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe có hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 7, Điểm a 

Khoản 8 Điều này. 

Điểm b, khoản 7 quy định: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe có hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt 

quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

Điểm a, điểm b khoản 8 quy định Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng đối với người điều khiển xe có hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 

miligam/1 lít khí thở; và Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ 

cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ. 

- Điều 1, Nghị định 71/2012/NĐ-CP  ngày 19 tháng 9 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CPngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy 

định xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi 

phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau: 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe có 

hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng 

chưa tới mức vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 7, Điểm a Khoản 8 Điều này; 

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe có 

hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 

50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 

miligam/1 lít khí thở; 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người điều khiển xe có 

hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu  hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; hoặc Không 
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chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao 

thông hoặc người thi hành công vụ. 

3.     Lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 

Khoản 2 điều 30 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Người điều khiển, người 

ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có 

cài quai đúng quy cách” Nêu có hành vi vi phạm sẽ bọ xử phạt hành chính như sau: 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 

Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo 

hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ; 

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài 

quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp 

giải người có hành vi vi phạm pháp luật; 

4.     Lỗi thiếu giấy tờ xe khi tham gia giao thông. 

Điều 6, Nghị định 71/2012/NĐ-CP  quy định: Xử phạt các hành vi vi phạm quy 

định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới. 

1. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy 

kéo và các loại xe tương tự ô tô. 

2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại 

xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; 

b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại 

xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu có quy định phải kiểm định); 

c) Người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe. 

3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 

a) Người điều khiển xe mô tô, các loại xe tương tự mô tô không có Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu có quy định phải kiểm 

định) hoặc có nhưng đã hết hạn; 

b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy 

phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu có 

quy định phải kiểm định). 

4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 
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a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh 

từ 50 cm
3
 trở lên; 

b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô không có hoặc 

không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

còn hiệu lực; 

c) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô có Giấy phép lái 

xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 6 (sáu) tháng. 

5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô 

tô không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm 

quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 

7 Điều này. 

6. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi 

đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô. 

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe 

mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm
3
 trở lên, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự 

ô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây: 

a) Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã 

hết hạn sử dụng từ 6 (sáu) tháng trở lên; 

b) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có 

thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa. 

8. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị áp dụng 

các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Vi phạm Khoản 5, Điểm b Khoản 7 Điều này 

bị tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị 

tẩy xóa.” 
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3. Biển báo hiệu đường bộ 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới? 

2. Quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm một số lỗi cơ bản trong tham gia 

giao thông theo quy định hiện hành? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

BBÀÀII  22::  CCÔÔNNGG  TTÁÁCC  KKIIỂỂMM  TTRRAA  XXEE  AANN  TTOOÀÀNN  

Mục đích: 

- Nêu được yêu cầu khi kiểm tra xe an toàn 

- Thực hiện được các thao tác kiểm tra xe an toàn 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung: 

1. Kiểm tra trước khi khởi động động cơ. 

 -  Kiểm tra bên ngoài xe , biển số , dụng cụ mang theo , giấy tờ và các trang bị khác . 

 -  Kiểm tra lốp ,áp lực hơi lốp ,đai ốc bắt bánh xe ( kể cả lốp dự phòng). 

 -  Kiểm tra nước làm mát ,dầu máy,dầu bơm cao áp ,bầu lọc không khí, dây cu roa, máy 

nén khí quạt gió. 

 -Kiểm tra dây dẫn nến đánh lửa ... 

 -Kiểm tra tay lái ,bàn đạp côn,phanh ...  

2. Kiểm tra sau khi khởi động động cơ. 

- Quan sát táp lô đồng hồ xem hoạt động các đèn báo 

- Kiểm tra các đèn tín hiệu, đèn phanh,còi… 

- Kiểm tra hệ thống điều hòa 

- Dây đai an toàn 

- Bàn đạp phanh chân, cần phanh tay, ly hợp 

- Kiểm tra các mức số của hộp số 

- Lắng nghe tiếng động cơ nổ để phát hiện thất thường 

- Kiểm tra gầm có hiện tượng chảy dầu, chảy nước hay không 

3. Kiểm tra trước khi xe hoạt động. 

 Trước khi cho xe hoạt động trên đường phải kiểm tra sửa chữa các hư hỏng sau: 

- Máy chạy không ổn định hoặc có tiếng kêu khác thường  

-Chảy dầu ,chảy nhiên liệu ,chảy nước ,hở hơi . 

-Tay lái không linh hoạt  

-Phanh không đảm bảo tiêu chuâûn  

-Hơi lốp không đảm bảo  

4. Kiểm tra và bảo dưỡng sau một ngày hoạt động. 

- Đèn, động cơ, gạt nước, hệ thống lái v.v. 

- Lốp, hình dáng bên ngoài v.v 

- Dầu động cơ, lọc dầu động cơ v.v. 

- Hệ thống treo, ống xả v.v. 

- Dầu động cơ, dầu trợ lực lái, nước làm mát chống đóng băng, dầu phanh v.v. 

- Hãy tham khảo sách Hướng dẫn sửa chữa để biết thêm chi tiết về các hạng mục 

kiểm tra, bao gồm các giá trị tiêu chuẩn, mômen xiết và lượng dầu mỡ bôi trơn 
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BBÀÀII  33::  TTHHAAOO  TTÁÁCC  TTAAYY  LLÁÁII  VVÀÀ  TTAAYY  SSỐỐ  

Mục đích: 

- Nêu được bố trí các bộ phận trong buồng lái 

- Thực hiện được tư thế lái xe và cách thao tác cơ cấu tay lái và tay số khi xe không nổ máy 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung: 

1. Các bộ phận trong buồng lái và chức năng. 

Trong buồng lái xe ô tô có bố trí nhiều bộ phận để người lái xe điều khiển nhằm 

đảm bảo an toàn chuyển động cho xe ô tô. Những bộ phận chủ yếu học sinh bước 

đầu cần biết 

                    1-Vô lăng lái;   2-Công tác còi đèn; 

  3-Công tắc đèn (đèn pha, cốt, đèn xin đường và đèn xin vượt); 

  4-Khóa điện;   5-Bàn đạp ly hợp; 

  6-Bàn đạp phanh;   7-Bàn đạp ga; 

  8-Cần số;    9-Cần điều khiển phanh tay. 

Ngoài những bộ phận chủ yếu nêu trên, trong buồng lái còn bố trí những bộ phận 

điều khiển khác như : Công tắc điều hòa nhiệt độ, công tắc rađiô cát sét; công tắc 

rửa kính, công tắc gạt mưa, công tắc mở cốp, điều chỉnh gương chiếu hậu. 

 Trên những xe ô tô khác nhau, vị trí những bộ phận điều khiển trong buồng lái 

cũng không hoàn toàn giống nhau. Do vậy, người lai xe phải tìm hiểu khi tiếp xúc 

với từng loại xe ô tô cụ thể 

 TÁC DỤNG CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG BUỒNG LÁI: 

 Vô lăng lái dùng để điều khiển hướng chuyển động của ô tô.  

Vị trí của vô lăng lái trong buồng lái phụ thuộc vào quy định của mỗi nước. Khi 

quy định chiều thuận của chuyển động là bên phải (theo hướng đi của mình) thì 

vô lăng lái được bố trí ở phía bên trái (còn gọi là tay lái thuận). Khi quy định 

chiều thuận của chuyển động là bên trái thì vô lăng lái được bố trí ở phía bên 

phải (còn gọi là tay lái nghịch). 

Trong giáo trình này chỉ giới thiệu loại “tay lái thuận” theo đúng Luật Giao 

thông đường bộ 

 Công tắc còi điện dùng để điều khiển còi phát ra âm thanh báo hiệu cho người 

và phương tiện tham gia giao thông biết có xe ô tô đang chuyển động tới gần. 

 Công tắc còi điện thường được bố trí thuận lợi cho người lái xe sử dụng, như ở 

tâm vô lăng lái, hoặc ở gần vành của vô lăng lái 
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Công tắc đèn dùng để bật hoặc tắt các loại đèn trên xe ô tô, như đèn pha, cốt và các 

loại đèn chiếu sáng khác. 

 Công tắc đèn loại điều khiển bằng tay (hình 1-4) được bố trí ở phía bên trái trên trục 

lái. Tùy theo loại đèn mà thao tác điều khiển chúng có sự khác nhau. 

 -Điều khiển đèn pha cốt : Việc bật hoặc tắt đèn pha, cốt được thực hiện bằng 

cách xoay núm điều khiển ở đầu công tắc. Núm điều khiển có ba nấc : 

 +Nấc “0” : Tất cả các loại đèn đều tắt; 

 +Nấc “1” : Bật sáng đèn cốt (đèn chiếu gần), đèn kích thước, đèn hậu, đèn 

chiếu sáng bảng đồng hồ …; 

 +Nấc “2” : Bật sáng đèn pha (đèn chiếu xa) và những đèn phụ nêu trên 

        -Điều khiển đèn xin đường : Khi cần thay đổi hướng chuyển động hoặc dừng xe 

cần gạt công tắc về phái trước hoặc phía sau (hình 1-5) để xin đường rẽ phải hoặc rẽ 

trái. 

 Khi gạt công tắc đèn xin đường thì đèn báo hiệu trên bảng đồng hồ sẽ nhấp 

nhay theo. 

-Điều khiển đèn xin vượt : Khi muốn vượt xe, cần gạt công tắc đèn lên, xuống về 

phía vô lắng lái liên tục để nháy đèn pha báo hiệu xin vượt 

Công tắc đèn pha, cốt loại điều khiển bằng chân thường được bố trí dưới sàn 

buồng lái phía bên trái bàn đạp ly hợp 

Ổ khóa điện để khởi động hoặc tắt động cơ. 

 Ổ khóa điện thường được bố trí ở bên phải trên vỏ trục lái, hoặc đặt ở trên thành 

bảng đồng hồ phía trước mặt người lái. 

 Khóa điện thường có bốn nấc (hình 1-7). 

 -Nấc “0” (LOCK) : Vị trí cắt điện; 

 -Nấc “1” (ACC) : Cấp điện hạn chế; vị trí động cơ không hoạt động nhưng vẫn 

cấp điện cho radio cát sét, bảng đồng hồ, châm thuốc …; 

 -Nấc “2” (ON) : Vị trí cấp điện cho tất cả các thiết bị trên ô tô; 

 -Nấc “3” (START) : Vị trí khởi động động cơ. Khi khởi động xong chìa khóa 

tự động quay về nấc “2”. 

 Bàn đạp ly hợp để đóng, mở ly hợp nhằm nối hoặc ngắt động lực từ động cơ đến 

hệ thống truyền lực. Nó được sử dụng khi khởi động động cơ hoặc khi chuyển 

số.Bàn đạp ly hợp được bố trí ở phía bên trái của trục lái 
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 Bàn đạp phanh để điều khiển sự hoạt động của hệ thống phanh nhằm giảm tốc độ, 

hoặc dừng hẳn sự chuyển động của ô tô trong những trường hợp cần thiết. Bàn đạp 

phanh được bố trí phía bên phải trục lái ở giữa bàn đạp ly hợp và bàn đạp ga 

 Bàn đạp ga dùng để điều khiển độ mở của bướm ga (đối với động cơ xăng), thay 

đổi vị trí thanh răng của bơm cao áp (đối với động cơ diezel). Bàn đạp ga được 

sử dụng khi cần thay đổi chế độ làm việc của động cơ. 

Bàn đạp ga được bố trí phía bên phải trục lái, cạnh bàn đạp phanh 

 Cần số để điều khiển tăng hoặc giảm số cho phù hợp với sức cản chuyển động 

của mặt đường, để gài số mo “số 0” và gài số lùi trong những trường hợp cần 

thiết. 

 Cần số được bố trí ở phía bên phải của người lái 

 Cần điều khiển phanh tay để điều khiển hệ thống phanh tay nhằm giữ cho ô tô 

đứng yên trên đường có độ dốc nhất định (thường sử dụng khi dừng hoặc đỗ xe). 

Ngoài ra còn sử dụng để hỗ trợ phanh chân trong những trường hợp thật cần thiết. 

 Cần điều khiển phanh tay được bố trí ở phía bên phải người lái 

 Công tắc điều khiển gạt nước dùng để gạt nước bám trên kính. Công tắc này 

được sử dụng khi trời mưa, khi sương mù, hoặc khi kính chắn gió bị mờ. 

 Công tắc này thường có bốn nấc : nấc “0” là ngừng gạt; nấc “1” là gạt từng 

lần một; nấc “2” là gạt chậm; nấc “3” là gạt nhanh 

Chú ý : Có thể kéo công tắc gạt nước lên trên để điều khiển việc phun nước rửa 

kính 

 Các loại đồng hồ và đèn báo trong bảng đồng hồ : Bảng các loại đồng hồ và 

đèn báo được bố trí trước mặt người lái 

-Đồng hồ tốc độ : Biểu thị số Km xe ô tô chạy trong một giờ; trong đồng hồ có bộ 

phận hiển thị báo tổng quãng đường và quãng đường xe ô tô đã chạy; 

-Đồng hồ đo số vòng quay động cơ (vòng/phút); 

-Đồng hồ báo mức nhiên liệu; 

Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát. 

          -Đèn phanh: nếu sáng báo hiệu đang hãm phanh tay hoặc thiếu dầu phanh 

 -Đèn báo dầu máy: nếu sáng báo hiệu tình trạng dầu bôi trơn có vấn đề; 

 -Đèn cửa xe: nếu sáng báo hiệu cửa xe đóng chưa chặt; 

 -Đèn nạp ắc quy : nếu sáng báo hiệu việc nạp ắc quy có vấn đề. 

 Một số bộ phận điều khiển khác : 

-Công tắc điều hòa nhiệt độ dùng để điều khiển sự làm việc của điều hòa 

nhiệt độ trong ô tô; 
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-Công tắc radio cát sét dùng để điều khiển sự việc của radio cát sét; 

-Nút bấm để đóng mở tự động kính cửa sổ; 

-Bộ phận điều khiển mở cốp sau, cốp trước (cabô); 

-Bộ phận điều khiển mở nắp thùng nhiên liệu; 

-Bộ phận điều chỉnh vị trí ghế lái, ghế khách … 

 

2. Tư thế lái xe 

 Lên xe ô tô: 

Trình tự đúng khi lên xe ô tô được trình bày trên hình 2-1. 

-Kiểm tra an toàn : Trước khi lên xe ô tô, người lái xe cần quan sát tình trạng 

giao thông xung quanh, nếu thấy không có trở ngại, đặc biệt là phía sau thì 

mới mở cửa xe ở mức vừa đủ để người mình vào; 

-Lên xe : Khi lên xe, nắm tay vào thành cửa, đưa chân phải vào trước, xoay 

người ngồi vào ghế lái rồi đưa chân trái vào. Đặt bàn chân phải dưới bàn đạp 

ga và chân trái dưới bàn đạp côn; 

-Đóng cửa : Từ từ khép cửa lại, đến khi khe hở còn nhỏ thì đóng mạnh cho 

cửa thật khít; 

-Cài chốt khóa cửa : Đóng chốt cửa để đề phòng tai nạn. 

Đối với loại xe ô tô có bậc lên xuống, thì sau khi đã mở cửa, chân trái bước 

lên bậc lên xuống, dùng lực của hai tay kéo chân phải đẩy người đứng lên bậc 

lên xuống, đưa chân phải vào buồng lái, các động tác tiếp theo thực hiện 

giống như trên. 

 Xuống xe ô tô: 

Trình tự đúng khi xuống xe ô tô được trình bày  

-Kiểm tra an toàn : Trước khi xuống xe ô tô cần thực hiện các động tác đỗ xe 

an toàn như tắt động cơ, kéo phanh tay … rồi quan sát tình hình giao thông 

xung quanh xe ô tô; 

-Mở cửa xe ô tô : Mở chốt khóa cửa, mở hé cánh cửa, dừng lại một lát để báo 

tín hiệu xuống xe cho các phương tiện khác biết, quan sát lại tình hình giao 

thông phía sau rồi mở cửa ở mức cần thiết để ra khỏi xe ô tô; 

-Xuống xe ô tô : Tay trái giữ nguyên vị trí cửa đã mở, đưa chân trái xuống 

trước và mau chóng xoay người ra khỏi xe ô tô; 

-Đóng cửa : Từ từ khép cửa, khi còn khoảng cách 10cm thì đóng mạnh cho 

cửa khít hẳn; 

-Khóa cửa : Cần rèn thói quen khóa cửa để đề phòng trường hợp chìa khóa 

vẫn cắm trong ổ mà cửa đã đóng 
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Đối với loại xe ô tô có bậc lên xuống, thì sau khi mở cửa đưa chân trái xuống bậc 

lên xuống, tay trái nắm vào thành cửa xe, xoay người đưa chân phải ra khỏi buồng 

lái đặt xuống đất, đồng thời rời tay phải từ vành của vô lăng lái nắm vào thành 

buồng lái. Đưa chân trái xuống đất và đóng cửa xe chắc chắn. 

 Trong thực tế tùy theo hình dáng, kết cấu của từng loại buồng lái mà chọn 

động tác lên xuống xe ô tô cho phù hợp để đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn. 

 

 Điều chỉnh ghế ngồi lái xe: 

Tư thế ngồi lái xe có ảnh hưởng đến sức khỏe, thao tác của người lái xe và sự 

an toàn chuyển động của xe ô tô. Do vậy, cần phải điều chỉnh ghế lái cho phù 

hợp với tầm thước của mỗi người. 

Việc điều chỉnh cho ghế lái dịch lên trên hoặc lùi xuống dưới được thực hiện 

bằng cách kéo cần điều chỉnh ở dưới gầm ghế (hình 2-3.1). 

Việc điều chỉnh góc của đệm tựa được thực hiện bằng cách kéo cần điều 

chỉnh hoặc xoay núm điều chỉnh ở phía bên trái ghế lái 

Sau điều chỉnh phải đảm bảo những yêu cầu sau : 

-Chân đạp hết hành trình các bàn đạp ly hợp, phanh và ga mà đầu gối vẫn còn 

hơi chùng. 

-2/3 lưng tựa nhẹ vào đệm lái; 

-Có tư thế ngồi thỏa mái, ổn định, hai tay cầm hai bên vành vô lăng lái, mắt nhìn 

thẳng về phía trước, hai chân mở tự. 

 Ngoài ra người lái xe cần chú ý sử dụng quần áo cho phù hợp để không ảnh 

hưởng đến các thao tác lái xe. 

 Điều chỉnh gương chiếu hậu : 

Người lái xe cần điều chỉnh gương chiếu hậu ở trong buồng lái và ở ngoài 

buồng lái (cả phía bên phải và bên trái) sao cho có thể quan sát được tình 

trạng giao thông ở phía sau, phía bên trái và bên phải của xe ô tô. Cần chú ý 

việc chỉnh gương trong lúc xe ô tô đang chuyển động là rất nguy hiểm 

 Cài dây an toàn :  Kéo dây an toàn để quàng qua người 

3. Thao tác điều khiển vô lăng  

Để dễ điều khiển hướng chuyển động của xe ô tô, người lái xe cần cầm vô 

lăng lái đúng kỹ thuật. 

 Nếu coi vô lăng lái như một chiếc đồng hồ thì tay trái nắm vào vị trí từ 

(9-10) giờ, tay phải nắm vào vị trí từ (2-4) giờ, bốn ngón tay ôm vào vành vô 

lăng lái, ngón tay cái đặt dọc theo vàng vô lăng lái 
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Yêu cầu : Vai và tay thả lỏng tự nhiên, đây là tư thế thuận lợi để lái xe lâu 

không mệt mỏi và dễ thực hiện các thao tác khác. 

 Chú ý : Trong khoảng giới hạn nêu trên, tùy theo góc nghiêng vô lăng lái của 

từng loại xe người lái cần lựa chọn vị trí cầm cho phù hợp. 

 Phương pháp điều khiển vô lăng lái: 

Khi muốn cho xe ô tô chuyển sang hướng nào thì phải quay vô lăng lái sang 

hướng đó (cả tiến lẫn lùi). Mức độ quay vô lăng lái phụ thuộc vào mức yêu 

cầu chuyển hướng. 

Khi xe ô tô đã chuyển hướng xong, phải trả lái kịp thời để ổn định hướng 

chuyển động mới. 

Muốn quay vô lăng lái về phía bên phải thì tay phải kéo, tay trái đẩy theo chiều kim 

đồng hồ . Khi tay phải đã chạm vào sườn, nếu muốn lấy lái tiếp thì vuốt tay phải 

xuống dưới ,đồng thời rời vô lăng lái để nắm vào vị trí (9-11) giờ . Tay trái tiếp tục 

đẩy cành vô lăng lái xuống dưới (Vị trí 5-6 giờ); đồng thời rời tay trái nắm vào vị trí 

(9-10) giờ. 

Muốn quay vô lăng lái về bên trái thì tay trái kéo, tay phải đẩy ngược chiều 

kim đồng hồ. Khi tay trái đã chạm sườn, nếu muốn lấy lái tiếp thì vuốt tay trái 

xuống dưới (Vị trí 6-7 giờ), đồng thời rời vô lăng lái để nắm vào vị trí (1-3) 

giờ. Tay phải tiếp tục đẩy vành vô lăng lái xuống dưới (Vị trí 6-7 giờ), rời tay 

phải nắm vào vị trí (1-3) giờ. 

 Khi vào vòng gấp cần lấy nhiều lái thì các động tác lại lặp lại như trên 

 

4. Thao tác điều khiển tay số 

 Vị trí số của một số loại xe ô tô: 

Các loại xe ô tô khác nhau thường có vị trí số khác nhau. Vị trí các số được 

ghi trên núm cần số. Khi lái loại xe nào cần phải tìm hiểu kỹ vị trí số của loại 

xe đó. 

 Phương pháp điều khiển cần số : 

Khi điều khiển cần số sẽ làm thay đổi sự ăn khớp giữa các bánh răng trong 

hộp số, làm thay đổi sức kéo và tốc độ chuyển động của xe ô tô. 

Để chuyển số người lái xe đặt lòng bàn tay phải vào núm cần số, dùng lực 

của cánh tay đưa cần số từ số đang hoạt động về số “0”, rồi từ đó đưa cần số 

vào vị trí số phù hợp. 

Trước khi vào số lùi (R) phải thực hiện thêm thao tác phụ để mở khóa hãm. 
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 Chú ý : Khi đổi số có thể đạp ly hợp hai lần, đạp lần đầu để đưa cần số 

về số “0”, đạp lần hai để đưa cần số từ số “0” vào cửa số cần sử dụng (nhưng 

chú ý phải đạp liền kề). 

 Yêu cầu : Mắt nhìn thẳng, thao tác nhanh, dứt khoát, khi xong đưa tay 

về nắm vào vành vô lăng lái. 

 Dưới đây trình bày các thao tác chuyển số của hộp số có 5 số tiến và 1 

số lùi : 

 -Từ số “0” sang số “1” : số “0” – không có bánh răng nào ăn khớp, xe ô 

tô không chuyển động. Số “1” – lực kéo lớn nhất nhưng tốc độ chậm nhất. Số 

“1” được dùng khi bắt đầu xuất phát hoặc khi leo dốc cao. Để chuyển từ số 

“0” sang số “1”, người lái xe kéo nhẹ cần số về phía cửa số “1” rồi đẩy vào số 

“1” 

-Từ số “1” sang số “2” : số “2” – so với số “1” lực kéo nhỏ hơn nhưng tốc độ 

lớn hơn. Để chuyển từ số “1” sang số “2”, người lái xe kéo nhẹ cần số về số 

“0” sau đó đẩy vào số “2”. 

 -Từ số “2” sang số “3” : số “3” – so với số “2” lực kéo nhỏ hơn nhưng 

tốc độ lớn hơn. Để chuyển từ số “2” sang số “3”, người lái xe đẩy cần số về 

số “0”, sau đó đẩy vào số “3”. 

 -Từ số “3” sang số “4” : số “4” – so với số “3” lực kéo nhỏ hơn nhưng 

tốc độ lớn hơn. Để chuyển từ số “3” sang số “4”, người lái xe đẩy cần số về 

số “0”, sau đó đẩy vào số “4” . 

-Từ số “4” sang số “5” : số “5” – so với số “4” lực kéo nhỏ hơn nhưng tốc độ 

lớn hơn. Để chuyển từ số “4” sang số “5”, người lái kéo cần số về số “0”, sau 

đó đẩy nhẹ sang cửa số 5 và đẩy vào số “5”  

 -Vào số lùi : Số lùi dùng khi lùi xe. Để vào số lùi, từ vị trí số “0” người 

lái xe kéo cần số về phía cửa số lùi, sau đó đẩy vào số lùi 

 Một số xe ô tô có ly hợp số tự động. 

Trên loại xe này không có bàn đạp ly hợp. Hệ thống số tròn hoặc tự động sẽ tự 

thực hiện các thao tác đóng, ngắt ly hợp và thao tác chuyển số. Chỉ khi tiến, lùi, 

leo dốc, dừng xe mới cần thao tác chuyển số của người lái xe. 

     P : Đỗ xe hoặc khởi động động cơ; 

 R : Số lùi; 
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 N : Số “0” (khi khởi động động cơ có thể về số “0”, nhưng khởi động ở vị trí P 

là tốt nhất); 

 D : Số tiến dùng để chạy bình thường; 

 2 : Dùng khi phanh động cơ hoặc khi vượt dốc cao; 

 L : Dùng khi cần phanh động cơ với hiệu quả cao hoặc khi vượt dốc cao hơn. 

 Chú ý :  

 Khi gài số D để tiến (hoặc số R để lùi), phải giữ chặt chân phanh và kiểm tra 

lại xem có bị nhầm số không rồi mới được cho xe lăn bánh. 

 Khi dừng xe mà cài số P hoặc số N cần đạp phanh chân nếu không xe vẫn cứ 

tiến (hiện tượng xe tự chuyển động), trường hợp cần thiết phải kéo phanh tay 

cho an toàn. 

 Nếu xuống dốc dài phải cài số 2 hoặc số L. 

 Khi đỗ xe phải cài số P và kéo phanh tay. 

Câu hỏi ôn tập 

1. Thao tác điều khiển vô lăng ? 

2. Thao tác điều khiển tay số? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

BBÀÀII  44::  TTHHAAOO  TTÁÁCC  ĐĐIIỀỀUU  KKHHIIỂỂNN  CCHHÂÂNN  LLYY  HHỢỢPP,,  CCHHÂÂNN  GGAA,,  CCHHÂÂNN  

PPHHAANNHH  VVÀÀ  PPHHAANNHH  TTAAYY  

  

Mục đích: 

- Nêu được bố trí các bộ phận điều khiển bằng chân khi lái xe 

- Thực hiện được kết hợp các thao tác khi khởi hành, chuyển số và dừng xe khi xe không nổ 

máy  

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung: 

1. Thao tác điều khiển chân ly hợp 

 Phương pháp đạp bàn đạp ly hợp: 

-Khi đạp bàn đạp ly hợp thì sự truyền động lực từ động cơ đến hệ thống 

truyền lực bị ngắt. Đạp bàn đạp ly hợp (cắt ly hợp) được dùng khi xuất phát, 

khi chuyển số, khi phanh. 

-Khi đạp bàn đạp ly hợp hai tay nắm vành vô lăng lái, người lái xe ngồi mắt 

nhìn thẳng phía trước, dùng mũi bàn chân trái đạp mạnh bàn đạp xuống sát 

sàn xe (gót chân không dính vào sàn xe). Lúc này sự truyền động lực từ động 

cơ đến hộp số đã bị ngắt. 

-Yêu cầu đạp bàn đạp còn phải dứt khoát 

Chú ý : Quá trình đạp bàn đạp ly hợp thường được chia làm 3 giai đoạn : Giai 

đoạn đạp hết hành trình tự do, giai đoạn đạp hết một nửa hành trình và giai 

đoạn đạp hết hành trình 

 Nhả bàn đạp ly hợp : 

-Nhả bàn đạp ly hợp là để nối truyền động từ động cơ đến hệ thống truyền 

lực. Để động cơ không bị chết đột ngột, xe ô tô chuyển động không bị rung 

giật, khi nhả bàn đạp ly hợp cần thực hiện theo trình tự sau : 

-Khoảng 2/3 hành trình đầu nhả nhanh cho đĩa ma sát của ly hợp tiếp giáp với 

bánh đà 

-Khoảng 1/3 hành trình sau nhả từ từ, để tăng dần mô men quay truyền từ 

động cơ đến hệ thống truyền lực. 

Chú ý : Khi nhả bàn đạp ly hợp phải đặt chân xuống sàn xe, không nên 

thường xuyên đặt chân lên bàn đạp để tránh hiện tượng trượt ly hợp. 

 

2. Thao tác điều khiển chân ga 

Điều khiển bàn đạp ga nhằm duy trì hoặc thay đổi tốc độ chuyển động của xe 

ô tô cho phù hợp với tình trạng đường giao thông thực tế 

 Động tác đặt chân lên bàn đạp ga : 
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Khi điều khiển ga, đặt 2/3 bàn chân phải lên bàn đạp ga, gót chân tỳ lên sàn 

buồng lái làm điểm tựa, dùng lực mũi bàn chân điều khiển bàn đạp ga 

 Điều khiển ga khi khởi động động cơ : 

-Để khởi động động cơ cần tăng ga. Người lái xe dùng mũi bàn chân ấn bàn 

đạp ga xuống dưới cho đến khi động cơ hoạt động (nổ). Sau đó giảm ga để 

động cơ chạy ở chế độ không tải bằng cách từ từ nhấc mũi bàn chân, lò xo hồi 

vị sẽ đẩy bàn đạp ga về vị trí ban đầu. 

 Điều khiển ga để xe ô tô khởi hành : 

Ô tô đang đỗ có sức ỳ rất lớn, để khởi hành được phải tăng ga để tăng sức 

kéo. 

Nếu tải trọng của xe ô tô hoặc sức cản của mặt đường càng lớn thì ga phải 

càng nhiều để động cơ không bị chết. 

 Điều khiển ga để thay đổi tốc độ chuyển động của xe ô tô : 

-Điều khiển ga để tăng tốc độ chuyển động : Đạp ga từ từ để tốc độ của xe ô 

tô tăng dần 

-Điều khiển ga để giảm tốc độ chuyển động : Nhà ga từ từ, để tốc độ của xe ô 

tô giảm dần 

-Điều khiển ga để duy trì tốc độ chuyển động : Nhìn đồng hồ tốc độ, điều 

chỉnh bàn đạp ga để xe ô tô chạy với tốc độ đều. Nếu giữ nguyên bàn đạp ga, 

xe ô tô sẽ chạy lúc nhanh, lúc chậm tùy theo sức cản chuyển động của mặt 

đường 

 Điều khiển ga để giảm số : 

Khi chuyển từ số cao về số thấp, cần tăng ga (vù ga) để đảm bảo đồng tốc khi 

gài số, tránh hiện tượng kêu, kẹt hoặc sứt mẻ răng của bánh răng trong hộp 

số. 

 

3. Thao tác điều khiển chân phanh  

 Đạp bàn đạp phanh : 

Muốn đạp phanh phải chuyển chân phải từ bàn đạp ga sang bàn đạp phanh. 

Khi đạp phanh gấp, dùng mũi bàn chân đạp mạnh vào bàn đạp phanh, gót 

chân không để dính xuống sàn xe 

Dẫn động phanh ô tô thường có 2 loại chủ yếu : phanh dầu và phanh khí nén. 

 -Đối với dẫn động phanh khí nén : Từ từ đạp bàn đạp phanh cho đến khi 

tốc độ xe ô tô giảm theo ý muốn. 
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 -Đối với dẫn động phanh dầu : Cần đạp phanh hai lần, lần thứ nhất đạp 

2/3 hành trình bàn đạp và nhả ra ngay, lần thứ hai đạp hết hành trình bàn đạp. 

 Nhả bàn đạp phanh : 

Sau khi phanh, phải nhanh chóng nhấc chân khỏi bàn đạp phanh chuyển về 

bàn đạp ga. 

 Điều khiển phanh tay: 

 Phanh tay sử dụng chủ yếu khi dừng, đỗ xe. 

 Khi có nhu cầu sử dụng phanh tay, dùng lực tay phải kéo cần điều khiển 

phanh tay hết hành trình về phía sau. 

 Khi không có nhu cầu sử dụng phải nhả phanh tay, dùng lực tay phải bóp khóa 

hãm đẩy tay nhanh về phía trước hết hành trình. Nếu khóa hãm bị kẹt cứng phải kéo 

phanh tay về phía sau một chút đồng thời bóp khóa hãm. 

 

4. Thao tác khởi hành 

Khỏi động động cơ có hai cách : bằng tay quay và bằng máy khởi động. 

a) Khởi động bằng máy khởi động : 

 Trình tự khởi động động cơ được thực hiện như sau : 

 -Kéo chặt phanh tay để giữ ô tô đứng yên; 

-Đạp hết hành trình bàn đạp ly hợp 

-Đưa cần số về vị trí số 0 (số mo) 

-Đạp phanh để kiểm tra sự làm việc của hệ thống phanh; 

-Đạp và giữ bàn đạp ga ở 1/3 hành trình đối với động cơ xăng và hết hành 

trình đối với động cơ diesel 

-Vặn chìa khóa điện đến vị trí khởi động (START), khi động cơ đã nổ (nghe 

bằng tai hoặc động cơ nổ thì đèn khởi động tắt) lập tức buông tay chìa khóa sẽ 

tự trở về vị trí cấp điện (ON). 

Chú ý :  

 -Mỗi lần khởi động không được quá 5 giây, sau ba lần khởi động mà 

động cơ không nổ thì phải dừng lại để kiểm tra hệ thống nhiên liệu và hệ 

thống đánh lửa sau đó mới tiếp tục khởi động. 

 -Nếu vừa xoay chìa khóa khởi động vừa đạp ga nhiều lần thì động cơ 

càng khó nổ. 
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 -Nếu động cơ đã nổ mà tiếp tục xoay chìa khóa thì dễ hỏng máy khởi 

động. 

 Cách khởi động động cơ diezel : 

 -Xoay chìa khóa đến vị trí cấp điện “ON” : đèn dư nhiệt bật sáng; 

-Đợi khi đèn dư nhiệt tắt, xoay chìa khóa sang nấc khởi động “START” 

              b) Khởi động bằng tay quay : 

 Trên một số loại xe ô tô có bố trí bộ phận khởi động bằng tay quay. 

 Khởi động động cơ bằng tay quay thường chỉ sử dụng khi ắc quy yếu, ô 

tô không khởi động được bằng khởi động điện. 

Để đảm bảo an toàn trước khi khởi động động cơ bằng tay quay phải kéo chặt 

phanh tay, chèn xe chắc chắn, đưa cần số về vị trí số không, quay trục khuỷu 

quay từ 10-15 vòng để đưa dầu tới các bề mặt ma sát. Vặn chìa khóa điện 

theo chiều kim đồng hồ để nối mạch điện từ nguồn cung cấp cho các phụ tải, 

đạp ga khoảng 1/3 hành trình. Khi quay, người lái xe đứng chếch một góc 45
0

 

so với đường tâm của tay quay, để tay quay ở phía dưới, hai tay nắm chắc tay 

quay và dật mạnh từ dưới lên. Nếu động cơ chưa nổ cần thực hiện lại những 

động tác nêu trên. 

 Chú ý : Khởi động động cơ bằng tay quay tốt nhất là có hai người, một 

người ngồi trên buồng lái, một người quay. 

Phương pháp khởi hành (đường bằng) : 

Một trong những vấn đề cơ bản trong kỹ thuật lái xe là khởi hành và dừng xe. 

Để khởi hành và dừng xe đúng kỹ thuật cần biết phối hợp nhịp nhàng giữa bàn 

đạp ga và bàn đạp ly hợp. Nếu sự phối hợp không tốt thì động cơ dễ bị chế 

hoặc bị rung giật. 

 Khi khởi hành (động cơ đang nổ) cần thực hiện các thao tác theo trình tự sau : 

-Kiểm tra an toàn xung quanh xe ô tô 

-Đạp ly hợp hết hành trình 

-Vào số “1” : vào số chính xác 

-Nhả phanh tay : khi đèn tắt là phanh tay đã nhả heat 

-Kiểm tra lại độ an toàn xung quanh xe, báo hiệu bằng còi, đèn trước khi xuất 

phát 

-Tăng ga ở mức đủ để xuất phát 

-Nhả từ từ đến 1/2 hành trình bàn đạp ly hợp (nhả nửa ly hợp) và giữ trong 

khoảng 3 giây, sau đó vừa tăng ga vừa nhả hết ly hợp để cho xe ô tô chạy. 
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5. Thao tác tăng, giảm số 

 Phương pháp giảm tốc độ : 

 Giảm tốc độ bằng phanh động cơ : 

 Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường, muốn giảm tốc độ cần nhả 

hết bàn đạp ga để động cơ làm việc ở chế độ không tải. Lúc này quán tính và 

ma sát trong hệ thống sẽ làm giảm tốc độ chuyển động của ô tô. Biện pháp 

này gọi là phanh động cơ 

Khi xuống dốc cao nguy hiểm hoặc chạy trên đường trơn lầy, để đảm bảo an 

toàn cần sử dụng phương pháp phanh động cơ. Khi phanh động cơ, càng gài số 

thấp hiệu quả phanh càng cao. 

 Giảm tốc độ bằng phanh ô tô : 

-Phanh để giảm tốc độ : Nhà bàn đạp ga để phanh động cơ rồi chuyển chân từ 

bàn đạp ga sang bàn đạp phanh và đạp phanh với mức độ phù hợp để tốc độ ô 

tô giảm theo yêu cầu. Trường hợp này không nên cắt ly hợp. 

-Phanh để dừng ô tô : nếu cách chướng ngại vật còn xa thì đạp phanh nhẹ; 

nếu cách chướng ngại vật quá gần phải đạp phanh gấp. Để động cơ không bị 

tắt, khi phanh phải cắt ly hợp. 

 Giảm tốc độ bằng phương pháp phanh phối hợp : 

 Khi ô tô chuyển động xuống dốc dài hoặc trên đường trơn lầy, để đảm 

bảo an toàn cần phối hợp vừa phanh động cơ (về số thấp), vừa phanh chân, 

thậm chí trong một số trường hợp nguy hiểm phải sử dụng cả phanh tay. 

 Thao tác tăng số : 

 Khi xe ô tô chuyển động đến đoạn đường tốt, ít có chướng ngại vật thì 

có thể tăng số để tăng dần tốc độ chuyển động cho phù hợp với sức cản 

của mặt đường. 

 Phương pháp tăng số được thực hiện như sau : 

-Đạp bàn đạp ga : đạp mạnh để tăng tốc (lấy đà); 

-Đạp bàn đạp ly hợp, đồng thời nhả hết bàn đạp ga : nhấc hẳn chân khỏi 

bàn đạp ga 

-Tăng số : Vào các số yêu cầu thao tác nhẹ nhàng 

-Từ từ nhả bàn đạp ly hợp, đồng thời tăng ga 
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Chú ý :  

-Từ số 1 sang số 2 : nhả ly hợp chậm; 

-Từ số 2 sang số 3 : nhả ly hợp hơi nhanh; 

-Từ số 3 sang số 4 : nhả ly hợp nhanh; 

-Từ số 4 sang số 5 : nhả ly hợp nhanh; 

-Cần tăng số theo thứ tự từ thấp đến cao. 

 Giảm số : 

 Khi xe ô tô chuyển động đến đoạn đường xấu, đèo dốc (có sức cản 

chuyển động lớn) thì phải giảm số để tăng lực kéo cho xe ô tô. 

 Phương pháp giảm số được thực hiện như sau : 

-Nhả bàn đạp ga, đạp bàn đạp ly hợp : đạp hết hành trình bàn đạp ly hợp, 

nhả hết ga; 

-Đưa cần số về số 0; 

 Tăng ga và về số : Chuyển số dứt khoát 

-Từ từ nhả bàn đạp ly hợp và từ từ tăng ga. 

Chú ý :  

 -Cần giảm số theo thứ tự từ số cao đến số thấp; 

                 
 

 -Thời điểm giảm số phù hợp là khi thấy động cơ hoạt động yếu đi (do tốc 

độ và số không phù hợp). 

 

6. Thao tác dừng xe 

 Khi ô tô đang chạy trên đường, muốn dừng hẳn cần giảm tốc độ bằng 

cách đạp phanh và giảm số. Trình tự dừng xe thực hiện như sau : 

-Kiểm tra an toàn xung quanh 

-Ra tín hiệu dừng xe : bật xi nhan phải 

-Kiểm tra lại an toàn, đặc biệt là phía sau 

-Nhả bàn đạp ga 

-Đạp phanh và tìm chỗ đỗ xe thích hợp 
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-Đạp ly hợp ghìm bàn đạp phanh : khi xe ô tô gần đến chỗ đỗ, cần đạp ly hợp 

cho động cơ khỏi tắt, sau đó đạp phanh để cố định xe vào chỗ đỗ 

-Kéo chặt tay phanh 

-Cài số : đỗ ở đường bằng và dốc lên thì cài số “1”; đỗ ở đường bằng và dốc 

xuống thì cài số lùi 

-Điều chỉnh vô lăng lái cho bánh xe trước hướng vào phía trong; 

 -Tắt động cơ; 

 -Nhả ly hợp; 

-Nhả bàn đạp phanh; 

 -Rút chìa khóa, xuống xe và khóa cửa. Khi cần thiết thì chèn bánh xe 

 

 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Thao tác tăng và giãm số? 

2. Thao tác điều khiển chân phanh, chân ga? 

 

 

   



32 

 

BBÀÀII  55::    TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH  LLÁÁII  LLÁÁII  XXEE  ĐĐII  TTHHẲẲNNGG  

Mục đích: 

- Nêu được phương pháp lái xe đi thẳng 

- Thực hiện được việc lái xe đi thẳng khi không nổ máy và có nổ máy 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung: 

1. Phương pháp căn đường 

 

- So sánh vị trí người lái xe trong buồng lái với một điểm chuẩn di chuyển tự chọn trên 

mặt đường, thường là điểm nằm trên trục tim đường. 

+ Nếu người lái thấy vị trí của mình trùng sát với điểm chuẩn, tức là xe ô tô đã ở đúng 

hoặc gần đúng giữa đường. 

+ Nếu thấy vị trí của mình lệch hẳn sang bên trái của điểm chuẩn, tức là xe ô tô đã ở 

bên trái đường và ngược lại. 

- Xe ô tô cần chuyển động song song với trục tim đường, nếu bị lệch mà không chỉnh 

lại hướng xe ô tô sẽ lao ra khỏi mặt đường. 

- Khi 2 xe ô tô tránh nhau cần phải chia đường làm 2 phần. Chia phần đường tưởng 

tượng của xe mình ra làm 3 phần bằng nhau. 

- Khi tránh ổ gà hay các chướng ngại vật cần căn đường theo vết bánh xe trước bên 

trái. Thường tâm của người lái và tâm vết bánh trước bên trái cách nhau khoảng 

100mm - 150mm. 

 

2. Thực hành lái xe đi thẳng khi không nổ máy 

- Vị trí và tác dụng của các bộ phận điều khiển trên xe 

- Kiểm tra an toàn trước khi lên xe 

- Thao tác lên và xuống xe 

- Cách điều chỉnh ghế, gương chiếu hậu, thắt dây an toàn 

- Cầm và điều khiển vô lăng 

- Đạp và nhả ly hợp, ga, phanh 

- Cầm và điều khiển tay số 

- Cầm và điều khiển phanh tay 

- Thao tác và quy trình tăng giảm số 

 

3. Thực hành lái xe đi thẳng khi có nổ máy 

-Cách khởi động và tắt động cơ 

-Cách quan sát, kiểm tra các loại đèn báo sáng, đồng hồ trên xe. 

-Thao tác khởi hành xe 

-Thao tác đánh trả lái 

-Quy trình và thao tác tăng giảm số 

- Phương pháp dừng xe trên đường bằng 

- Phương pháp khởi hành và dừng xe trên bãi phẳng 
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- Phương pháp điều khiển xe đi thẳng ở cự ly ngắn 

- Phương pháp và quy trình tăng giảm số khi xe đang chuyển động 

Phương pháp quan sát khi đi thẳng ở chỗ đường giao nhau  

 Quan sát tín hiệu đèn, 

     Quan sát xe bên trái, 

 Quan sát chỉ dẫn trên mặt đường, 

     Quan sát tín hiệu đèn, 

 Quan sát xe phía trái đối diện, 

     Quan sát người đi bộ, 

     Đèn xanh đã sáng. 

Cách quan sát các tín hiệu và biển báo giao thông (hình 3-14) : nhìn vào các 

biển báo hoặc đèn tín hiệu nếu có; không chỉ nhìn một điểm mà nhìn rộng, bao quát 

xem ô tô có được phép đi thẳng không. 

Những sai sót thường gặp: 

- Động tác vù ga quá lớn, không phù hợp với tốc độ của động cơ 

- Đánh trả lái không đúng động tác 

- Tăng giảm số không đúng cửa xảy ra hiện tượng kêu kẹt 

 

 

Câu hỏi ôn tập 

 

1. Thực hành lái xe đi thẳng khi không nổ máy 

2. Phương pháp căn đường 
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BBÀÀII  66::    TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH  LLÁÁII  LLÁÁII  XXEE  RRẼẼ  VVÀÀ  QQUUAAYY  ĐĐẦẦUU  

Mục đích: 

- Nêu được phương pháp lái xe rẽ và quay đầu 

- Thực hiện được việc lái xe rẽ và quay đầu khi không nổ máy và có nổ máy 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung: 

1. Phương pháp căn đường 

-Căn đường là danh từ riêng để chỉ phương pháp xác định vị trí và đường đi 

của xe ô tô trên mặt đường. 

-Phương pháp chủ yếu để căn đường là so sánh vị trí người lái xe trong buồng 

lái với một điểm chuẩn di chuyển tự chọn trên mặt đường, thường là điểm 

nằm trên trục tim đường. 

-Nếu người lái xe thấy vị trí của mình trùng sát với điểm chuẩn, tức là xe ô tô 

đã ở đúng hoặc gần đúng giữa đường 

-Nếu thấy vị trí của mình lệch hẳn sang bên trái của điểm chuẩn, tức là xe ô 

tô đã ở bên trái đường và ngược lại. 

-Xe ô tô cần chuyển động song song với trục tim đường, nếu bị lệch mà không 

chỉnh lại hướng xe ô tô sẽ lao ra khỏi mặt đường 

-Khi hai xe ô tô tránh nhau cần phải chia đường làm hai phần. Chia phần 

đường tưởng tượng của xe mình ra làm 3 phần bằng nhau và điều khiển ô tô đi 
 

2. Thực hành lái xe rẽ và quay đầu khi không nổ máy 

 - Cầm và điều khiển vô lăng 

 - Đạp và nhả ly hợp, ga, phanh 

- Cầm và điều khiển tay số 

- Cầm và điều khiển phanh tay 

- Thao tác và quy trình tăng giảm số 

- Kết hợp điều khiển vô lăng lái, chân côn, ga, phanh, tăng giảm số theo đúng trình 

tự. 

 

3. Thực hành lái xe rẽ và quay đầu khi có nổ máy 

- Phương pháp tránh xe ngược chiều và chướng ngại vật trên đường 

- Tránh nhau trên mặt đường hẹp 

- Phương pháp cho xe sau vượt 

- Phương pháp xin vượt xe chạy cùng chiều 

- Phương pháp và quy trình dừng xe trên đường bằng. 

Cách phán đoán tình hình giao thông ở chỗ đường giao nhau (hình 3-15)  nếu có xe 

ngược chiều đang xin rẽ trái, để phán đoán xe nào được phép đi qua trước cần căn cứ 

vào quy tắc giao thông đường bộ, cự ly tính tới chỗ đường giao nhau 
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Cách chọn vị trí và tốc độ xe ô tô đi thẳng qua chỗ đường giao nhau: 

 Đi sát vào mép phải      Sẵn sàng xử lý chướng ngại vật 

 Quan sát an toàn   Từ từ tăng tốc độ 

Xử lý khi xe trước rẽ phải: 

+Cho xe chạy chếch về phía tâm đường; 

+Đi vào bên trái của xe trước đang rẽ phải; 

+Nếu đè lên vạch tim đường thì tạm dừng xe hoặc đi chậm lại. 

Xử lý khi xe trước rẽ trái : 

+Cho xe chạy chếch về phía bên phải; 

+Đi vào bên phải của xe trước đang rẽ trái; 

+Trường hợp cần thiết thì tạm dừng xe hoặc đi chậm lại. 

 Phương pháp quan sát khi rẽ phải ở chỗ đường giao nhau: 

 Ra tín hiệu rẽ phải; 

 Quan sát an toàn phía sau; 

 Đổi làn đường sang phải 

     (Chú ý chướng ngại vật ở phía phải); 

 Cách chỗ rẽ 30m phát tín hiệu rẽ phải, bám sát vào phía phải đường; 

 Giảm tốc độ và quan sát an toàn phía bên phải; 

     Tăng tốc độ hòa vào dòng chảy giao thông 

Quan sát các tín hiệu và biển báo giao thông: nhìn vào các biển báo, đèn tín 

hiệu; không chỉ nhìn một điểm mà nhìn rộng, bao quát xem xe ô tô có được 

phép rẽ phải không; đi sát vào phía phải của đường. 

Phán đoán tình hình giao thông ở chỗ đường giao nhau: nếu có xe đang đi chéo 

nhau hoặc có xe ngược chiều đang rẽ trái, để phán đoán xe nào được quyền đi 

qua trước ở chỗ đường giao nhau cần căn cứ vào quy tắc giao thông đường bộ và 

tốc độ, cự ly tính tới chỗ đường giao nhau; tùy tình hình mà nhường đường cho 

các xe khác. 

      Cách chọn vị trí và tốc độ xe ô tô rẽ phải qua chỗ đường giao nhau : 

+Phía rẽ phải không có người đi bộ; không có xe rẽ phải 

 Đi sát vào mép phải;   Giảm tốc độ 

 Từ từ tăng tốc hòa vào dòng chảy giao thông 

 

+Phía rẽ phải có người đi bộ, có xe rẽ phải, có xe rẽ trái 

 Trường hợp đi bám theo xe trước rẽ phải cũng vẫn phải chú ý đến người đi 

bộ; 

 Trường hợp có xe rẽ trái phải phán đoán xem xe nào được rẽ trước 
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 Phương pháp quan sát khi rẽ trái ở chỗ đường giao nhau: 

 Phát tín hiệu xin đổi làn; 

 Quan sát an toàn xung quanh đặc biệt là bên trái; 

 Đổi làn đường sang trái (Chú ý chướng ngại vật ở phía trái); 

 Cách chỗ rẽ 30m phát tín hiệu rẽ trái, giảm tốc độ; 

 Cho xe chạy chậm tới phía trong của tâm đường giao nhau mới rẽ trái; 

 Tăng tốc độ hòa vào dòng chảy giao thông. 

Quan sát các tín hiệu và biển báo giao thông) : nhìn vào các biển báo, đèn tín 

hiệu; không chỉ nhìn một điểm mà nhìn rộng, bao quát xem xe ô tô có được 

phép rẽ trái không; tìm cách đổi làn. 

Phán đoán tình hình giao thông ở chỗ đường giao nhau khi rẽ trái : nếu có xe 

đang đi chéo nhau hoặc có xe ngược chiều đi tới, có xe đang rẽ trái, rẽ phải cần 

phán đoán xem xe nào được phép đi qua trước ở chỗ đường giao nhau và xem có 

xe hai bánh hoặc người đi bộ ở các góc khuất của các xe đó không 

  Cách chọn vị trí và tốc độ xe ô tô rẽ trái qua chỗ đường giao nhau : 

+Phía rẽ trái không có xe ngược chiều đi thẳng tới và không có xe rẽ phải 

 Sớm đổi làn, bám vạch tim đường; 

 Quan sát an toàn và tiến chậm vào giữa chỗ đường giao nhau; 

          Từ từ tăng tốc hòa vào dòng chảy giao thông. 

       +Phía đường rẽ trái có các xe ngược chiều rẽ phải và có người đi bộ   

 Chú ý quan sát an toàn đặc biệt là đối với người đi bộ; 

 Nếu thấy phức tạp, khó rẽ trái thì phải tạm thời dừng xe lại; 

 Không được gây ảnh hưởng tới các xe ngược chiều. 

Ở những nơi đường giao nhau, nếu không có đèn tín hiệu hoặc không có người 

điều khiển giao thông, người lái xe muốn đi thẳng, rẽ phải hay rẽ trái, cần căn 

cứ vào quy tắc giao thông đường bộ và phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy 

để đảm bảo an toàn 

 Phương pháp quay đầu xe 

 Để đảm bảo an toàn khi quay đầu, người lái xe phải quan sát và thực hiện các 

thao tác theo trình tự sau: 

 -Quan sát bản báo hiệu để biết nơi được phép quay đầu. 

 -Quan sát kỹ địa hình nơi để chọn quay đầu. 

 -Lựa chọn quỹ đạo quay đầu xe (tiến, lùi) cho thích hợp;  

 -Thực hiện quay đầu xe với tốc độ nhỏ nhất; 

 -Thường xuyên báo tín hiệu, tốt nhất có người báo hiệu ở phía sau; 
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 Nếu quay đầu xe ở nơi có địa hình nguy hiểm thì đưa đầu xe về phía 

nguy hiểm đưa đuôi xe về phía an toàn và thực hiện tiến, lùi liên tục cho đến 

khi quay được đầu xe. 

 Chú ý : Khi dừng xe lại để tiến và lùi nên sử dụng cả phanh chân và 

phanh tay, nếu cần thiết chèn cả bánh xe để đảm bảo an toàn. 

 

Những sai sót thường gặp: 

- Động tác vù ga quá lớn, không phù hợp với tốc độ của động cơ 

- Đánh trả lái không đúng động tác 

- Tăng giảm số không đúng cửa xảy ra hiện tượng kêu kẹt 

- Tăng giảm số bị choạng tay lái 

- Thường nhìn xuống cần số và chân phanh 

- Vào số không phù hợp với tốc độ 

- Ngồi sai tư thế, quá gần hoặc quá xa, tay cầm lái chưa đúng cách 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Lái xe rẽ và quay đầu khi không nổ máy cần phải chú ý gì? 

2. Phương pháp quan sát khi rẽ trái ở chỗ đường giao nhau 
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BBÀÀII  77::    TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH  LLÁÁII  LLÁÁII  XXEE  ĐĐII  LLÙÙII    

Mục đích: 

- Nêu được phương pháp lái xe đi lùi 

- Thực hiện được việc lái xe đi lùi khi không nổ máy và có nổ máy 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung: 

1. Phương pháp căn đường 

- Tim người lái 

- Tâm trục vô lăng 

- Điểm di động 

- Khoãng trống trong khả năng cho phép xe lùi 

2. Thực hành lái xe đi lùi khi không nổ máy 

Kiểm tra an toàn khi lùi xe ô tô : 

 Điều khiển xe ô tô chuyển động lùi khó hơn tiến vì : 

 -Không quan sát được chính xác phía sau; 

 -Khó điều khiển ly hợp; 

 -Tư thế ngồi lái không thoải mái. 

 Do vậy,việc chú ý đến an toàn khi lùi xe ô tô rất quan trọng. Phương 

pháp kiểm tra được thực hiện bằng các cách : 

 -Xuống xe quan sát;     

-Nhìn ra xung quanh 

-Mở cửa xe quan sát;     

-Nhờ người khác chỉ dẫn. 

Phương pháp lùi xe ô tô : 

-Tư thế lái đúng khi lùi : Nắm tay vào phần trên của vô lăng lái; quan sát 

gương chiếu hậu; cho phép có thể ngoảnh hẳn mặt ra sau hoặc thò hẳn đầu ra 

ngoài để quan sát; 

-Điều chỉnh tốc độ khi lùi : Vì phải điều khiển ô tô trong tư thế không 

thoải mái, khó phán đoán để thao tác chính xác, do vậy cần cho xe ô tô 

lùi thật chậm. Muốn cho xe chạy chậm, có thể lặp lại thao tác cắt, nhả ly 

hợp liên tục, hoặc thực hiện đạp nửa ly hợp, đồng thời giữ nhẹ chân ga;  

-Đổi và chỉnh hướng khi lùi : Khi thấy xe ô tô đi chệch hướng, phải từ từ chỉnh 

lại tay lái, trường hợp cần thiết phải dừng lại rồi tiến lên để chỉnh lại hướng 

lùi. 

 

3. Thực hành lái xe đi lùi khi có nổ máy 
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Phương pháp lái xe ô tô vào nơi đỗ : 

-Ghép dọc (Lùi vuông góc) vào chỗ đỗ hẹp : 

         a) Dừng xe ở chỗ dễ lùi : 

 -Ngắm trước chỗ định lùi. 

 -Cách lề bên phải 0,7m tiến lên thật xa điểm A (hết khoảng cách khống 

chế để lùi vào nơi ghép xe dọc). 

 b) Lùi xe : 

 -Quan sát an toàn, cài số lùi; 

 -Đánh tay lái về bên trái sao cho bánh xe sau bên trái bám gần điểm A 

và tiếp tục lùi. 

Những sai sót thường gặp: 

- Tăng số hay bị choạng tay lái 

- Động tác tăng số không đúng và sử dụng côn, ga, phanh không phù hợp 

- Không quan sát biển báo trên đường 

- Không giữ đúng khoảng cách với các xe đi trước 

Câu hỏi ôn tập 

1. Phương pháp lùi xe? 

2. Những sai sót thường gặp? 

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 
- Vật liệu:  

 Xăng, dầu bôi trơn, nước làm mát 

 Giẻ sạch 

- Dụng cụ và trang thiết bị:  

 Mô hình xe tập lái 

 Xe tập lái 

 Bãi tập xe 

 Phòng học lý thuyết, máy tính, máy chiếu 

- Học liệu:  

 Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trên ô tô 

 Ảnh, CD ROM các loại đường và biển báo 

 Phiếu kiểm tra. 

- Nguồn lực khác:  

 Bãi tập xe chuyên dùng. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
    h  ng  h    i        đ nh gi   hi  h c hi n    đun:  

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành 

trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

   Nội dung  i        đ nh gi   hi  h c hi n    đun:  
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- Kiến thức:  

 Nêu được các nội dung và yêu cầu cơ bản trong luật giao thông đường bộ. 

 Nêu được các quy định về phương tiện giao thông đường bộ 

 Nhận biết được các biển báo hiệu đường bộ 

 Phát biểu được các yêu cầu cơ bản trong kỹ thuật lái xe 

-Kỹ năng:  

 Kiểm tra xe an toàn 

 Thao tác điều khiển tay lái, tay số, phanh tay, chân ly hợp, chân ga, chân phanh 

 Thực hiện được lái xe đi thẳng, rẽ và đi lùi khi không nổ máy và có nổ máy 

-Thái độ:  

 Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật lái xe và luật giao thông 

 Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời 

gian. 

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 
    hạ  vi    dụng ch  ng   ình:  

- Chương trình mô đun “Kỹ thuật lái xe” được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp 

nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô. 

   H ớng dẫn  ộ  số đi   chính về  h  ng  h   giảng dạy    đun:  

- Mỗi bài học trong mô đun được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại mô hình xe 

tập lái hoặc trên xe 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực 

tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và 

học. 

3  Những   ọng  â  ch  ng   ình cần chú ý:  

- Nội dung trọng tâm:  

 Luật giao thông đường bộ 

 Kiểm tra xe an toàn 

 Thực hành lái xe khi động cơ không nổ máy và động cơ có nổ máy 

4  Tài li u cần  h    hảo:  

- Luật giao thông đường bộ 

- Thực tập kỹ thuật lái xe 

- Cục đường bộ Việt nam – Phương pháp dạy thực hành lái xe – Hà Nội, 2003 

5  Ghi chú và giải  hích (nếu cần) 
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